Phòng GD & ĐT H. Đông Triều                                             Nguyễn Thị Thu

Trường Tiểu học Bình Khê II                                                           Lớp 1B




Soạn ngày: 13 tháng 12 năm 2013

Giảng:Thứ  hai ngày 16 tháng 12 năm 2013

Toán

Điểm. Đoạn thẳng

I. Mục tiêu:
        - Nhận biết được điểm, đoạn thẳng.

        - Đọc tên điểm, đoạn thẳng.

        - Kẻ được đoạn thẳng.

II. Đồ dùng: 

        - GV: Bộ biểu diễn Toán 1, phấn màu.

        - HS: VBT Toán 1, bảng con.
III. Hoạt động dạy- học:

	GV
	HS

	1. Kiểm tra bài cũ (3- 5p)

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài.
- Nhận xét bài làm kiểm tra của học sinh.

- Nhận xét 
	- 2 HS lên bảng, lớp làm bảng con.
- HS khác nhận xét
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	2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài- ghi bảng(1- 2p)

b. Giới thiệu điểm, đoạn thẳng(15- 17p) 
	- hoạt động cá nhân

	- GV dùng phấn chấm lên bảng.

-  Đây là cái gì?
- Chúng ta thấy nó giống những gì?

=> Đó chính là một điểm.

- GV viết chữ A và nói điểm này cô đặt tên là A.

- Tương tự như vậy ai có thể viết được điểm B(hoặc các con có thể viết và đặt tên 1 điểm khác bất kì).
	(
- Dấu chấm, (1 điểm)
- giống thanh nặng, dấu chữ i…
                             A

                              (
- HS đọc: điểm A.
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        (          (           (             (  ...



	* GV: nối hai điểm A và B cô được đoạn thẳng AB.
- GV nhấn mạnh: Từ 2 điểm nối lại với nhau ta được một đoạn thẳng. 
	         A                  B

         (                   ( 
- HS đọc đoạn thẳng AB.

	c. Giới thiệu cách vẽ đoạn thẳng 
	- thực hành cá nhân

	 - Giới thiệu cách vẽ:
- Để vẽ được một đoạn thẳng ta dùng dụng cụ nào?

 - HD HS quan sát mép thước kẻ, dùng ngón tay di động theo mép thước thẳng.
	- Ta dùng thước thẳng.

	- Hướng dẫn vẽ: 
+ Bước 1: chấm hai điểm , đặt tên cho hai điểm A, B.

+ Bước 2: đặt mép thước qua hai điểm, tay trái giữ cố định thước, tay phải cầm bút trượt trên thước từ A đến B.

+ Bước 3: Nhấc thước và bút ra, ta được đoạn thẳng AB.
	- HS quan sát.

     A                   B

      (                    (
      A                   B

      (                    (
- đọc lại tên đoạn thẳng AB.


	- Cho HS vẽ vài đoạn thẳng trên giấy.
	- tiến hành vẽ trên giấy.

	3. Luyện tập(15- 17p) 
	

	Bài 1: (Sgk- 94) Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng.
	- HS nêu yêu cầu.

	- Chỉ vào đoạn thẳng.
- Nhận xét, đánh giá.
	- HS đọc tên đoạn thẳng.

- Điểm M, điểm N; đoạn thẳng MN.

- Điểm C, điểm D; đoạn thẳng CD.

...     ...    ...

	Bài 2: (Sgk- 94) Dùng thước và bút để nối thành:
Gọi HS nêu yêu cầu

- Hướng dẫn HS dùng thước để nối 2 điểm thành đoạn thẳng.

- Gọi HS đọc tên các đoạn thẳng.
- Nhận xét
	- đọc yêu cầu của bài

- nối vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.
            A
B                           C   ....

   3 đoạn thẳng.

- 4 đoạn thẳng.

- 5 đoạn thẳng.

- 6 đoạn thẳng.
- đọc tên đoạn thẳng AB, BC…

	Bài 3: (Vbt- 73) Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu  đoạn thẳng.
Gọi HS nêu yêu cầu

- Treo hình vẽ. Gọi HS nêu số đoạn thẳng trong mỗi hình.

- Nhận xét, đánh giá.
IV.Củng cố, dặn dò: (3- 5p)

- Hôm nay chúng ta học vềdạng toán nào?
- Làm thế nào để có được một đoạn thẳng?
- GV hệ thống lại bài học.
- Nhận xét tiết học.

- VN: ôn lại bài- Chuẩn bị bài sau" Độ dài đoạn thẳng".
	- đọc yêu cầu

- tự đếm và nêu

- đọc tên đoạn thẳng trong mỗi hình.

- Hình 1 có 6 đoạn thẳng.

- Hình 2 có 10 đoạn thẳng.

- Hình 3 có 3 đoạn thẳng.

- Học toán hình, Điểm, đoạn thẳng.

- HS suy nghĩ trả lời.

- HS lắng nghe.


-----------------------------------------------

Học vần

Bài 73: it - iêt

I. Mục tiêu:
       - Đäc và viết được: it, iêt, trái mít, chữ viết.                                                                       
       - Đọc được câu ứng dụng: con vịt, đông nghịt, thời tiết, hiểu biết và  câu ứng dụng: Con gì có cánh, Mà lại biết bơi, Ngày xuống ao chơi, Đêm về đẻ trứng.

       - Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Em tô, vẽ, viết.                                                                  
 II. Đồ dùng:
       - GV: Bộ biểu diễn Tiếng Việt 1, phấn màu...

       - HS: Bộ ĐD Tiếng Việt 1.

III. Các hoạt động dạy học: 




  
   


 

Tiết 1

	GV
	HS

	1. Kiểm tra bài cũ(3- 5p)

- Đọc: chim cút        sứt răng  

           sút bóng        nứt nẻ 
- ViÕt: chim cút, nứt nẻ.
- Nhận xét 
	 - 2 học sinh đọc

- 1-2 HS đọc bài sgk.

- viết bảng con.

  chim cút   nứt nẻ                    

	2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài - ghi bảng(1- 2p) 
b. Dạy vần: it
	

	+ Nhận diện vần:
	

	- VÇn it gồm mấy âm ghép lại?
- So sánh it với at.


	- Gồm i đứng trước, t đứng sau.

- Giống: kết thúc bằng t.
- Khác: it có i đứng trước.
- Ghép vần, đánh vần

	+ Đánh vần:

* Vần: 
	- i - t - it.

- Cá nhân, nhóm, lớp.

	* Tiếng khoá, từ ngữ khoá.

- Có vần it muốn có tiếng mít phải làm gì?  
	- Thêm âm m vào trước it và dấu sắc vào trên i. 

	- Cho HS phân tích tiếng “mít”
	-  Có m đứng trước vần it đứng sau, dấu sắc trên i.

- Đánh vần, đọc trơn.

- mờ - it - mit- sắc- mít.

- Cá nhân, nhóm, lớp.

	- Muốn có từ trái mít ta làm thế nào ?          
	- Thêm tiếng trái  vào trước tiếng mít. 

	- Ta có từ  mới gì

- GV giải thích từ: trái mít. 
- GV chỉnh sửa nhịp đọc.
	-  trái mít-  HS đọc từ mới

- HS lắng nghe.
             it
          mít

   trái  mít
- HS đọc cá nhân, nhóm, lớp.

	- Cô vừa dạy vần gì? có trong tiếng gì? Từ gì?   
	- Vần it trong tiếng mít, từ  trái  mít.

	* iêt (quy trình dạy tương tự it)
	

	- So sánh iêt với it.
	- Giống: cùng kết thúc bằng t.

	
	- Khác: iêt bắt đầu bằng iê.

	- Đánh vần- đọc 
	- iê- t - iêt.


	
	- vờ- iêt- viêt- sắc- viết.

	
	-  chữ viết.

	- Nhận xét, chỉnh sửa nhịp đọc.
c. Đọc từ ứng dụng(6- 8p)
GV ghi:    con vịt            thời tiết
                 đông nghịt      hiểu biết
- Tiếng nào có vần vừa học?

- GV gthích từ: 
+ con vịt:( đưa tranh con vịt).

+ đông nghịt: Rất đông. Chẳng hạn như chợ tết đông nghịt người.
	- cá nhân, nhóm, lớp.

- HS đäc thầm từ ứng dụng. 
- Gạch chân tiếng có chứa vần mới.

- Phân tích tiếng, đánh vần, đọc trơn.
- Cá nhân, nhóm, lớp.


	+ thời tiết: (Bản tin dự báo thời tiết). Thời tiết là tình hình mưa, nắng, nóng, lạnh của một vùng nhất định nào đó.  
+ hiểu biết: Hiểu biết tức là biết rất rõ và hiểu thấu đáo.
	- HS chú ý lắng nghe.

	- GV đọc mẫu.
	- 2- 3 HS đọc lại.

	d. Hướng dẫn viết bảng con:(5- 8p)
 - GVviÕt mẫu vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhận xét, chỉnh sửa.
	- HS theo dõi, viết bảng con.
it trái mít 
iêt chữ viết   

	* Củng cố(1- 2p)
	

	- Chúng ta vừa học vần mới nào?
	- Vần it, iêt ...

- HS đọc lại toàn bài.

	TiÕt 2



	3. Luyện tập:
a. Luyện đọc(12- 15p)
	

	+ Đọc bài tiết 1.
- Cho HS đọc trên bảng lớp
	- HS đọc cá nhân, tập thể.

	+ Đọc câu ứng dụng:
	

	- Quan sát tranh ở SGK và cho biết tranh vẽ gì?
	- Hs trả lời.

	- Con có nhận xét gì về bức tranh? Hãy đọc câu ƯD dưới bức tranh.
- GV ghi bảng: Con gì có cánh
                         Mà lại biết bơi

                         Ngày xuống ao chơi

                         Đêm về đẻ trứng.
	- HS đọc thầm sgk.



	- Tìm  tiếng có chứa vần mới
	- Tiếng biêt.

- HS đọc cá nhân, tập thể

	- GV h​ưíng dẫn cách đọc câu, đọc mẫu.
	- HS luyện đọc câu ứng dụng

	b. Luyện viết(8- 10p)
	

	- GV giảng quy trình viết. 
- HD viết vở
	- HS theo dõi
- HS qsát.

- Nhắc tư thế ngồi viết.

- HS viết vở.
it trái mít
 iêt  chữ viết      

	- Quan sát, uốn nắn t​ư thế viết cho HS
	

	c. Luyện nói:(8- 10p) Em tô, vẽ, viết. 
	- Đọc tên bài luyện nói

	- Tranh vẽ gỡ?

- Đặt tên từng bạn trong tranh và giới thiệu bạn đang làm gì? có thể kèm theo lời khen ngợi bạn.
- GV nhận xét, bổ sung.
	- QS tranh trao đổi cặp đôi 

- HS thảo luận theo cặpbằng các câu hỏi gợi ý của GV.
- HS nói trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá bạn.

	IV. Củng cố- dặn dò:(3- 5p)
	

	- Chúng ta vừa học vần gì mới?

- Luyện nói về chủ đề gì?

- GV yc HS mở sgk.
	- Vần it, iêt ...

- Em tô, vẽ, viết.  

- HS đọc toàn bài trong sgk.

	- Tìm những tiếng có vần it, iờt?

- Nhận xét tiết học- TD HS học tốt.
	

	- Về nhà ôn lại bài và xem tr­​íc bài 74.
	


--------------------------------------------------------

Soạn ngày: 14 tháng 12 năm 2013

Giảng:Thứ  ba ngày 17 tháng 12 năm 2013

Toán

Độ dài đoạn thẳng 

I. Mục tiêu:
        - Thực hiện được so sánh các số, biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10.

        - Biết cộng, trừ các số trong phạm vi 10. 
        - Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
II. Đồ dùng: 

        - GV: Bộ biểu diễn Toán 1.
        - HS : Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Hoạt động dạy học - học:

	 GV
	 HS

	1. Kiểm tra bµi cò:(3- 5p)

- Gọi 2 HS lên bảng vẽ đoạn thẳng PQ.

- Nhận xét

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài - ghi đầu bài.(1- 2p)
b. Dạy biểu tượng"dài hơn, ngắn hơn" và so sánh trực tiếp độ dài 2 đoạn thẳng.(15- 16p)
- GV giơ 2 cái thước kẻ dài ngắn khác nhau hỏi: Làm thế nào để biết cái nào dài hơn, cái nào ngắn hơn?

- GV: Ta chập 2 chiếc thước sao cho chúng có 1 đầu bằng nhau, rồi nhìn đầu kia thì biết cái nào dài hơn.

- Y/c HS qsát hình vẽ sgk nêu:
c. HDHS thực hành so sánh từng cặp đoạn thẳng ở Bài tập 1 (SGK- 96)
- Nhận xét, đánh giá.
d. So sánh gián tiếp độ dài 2 đoạn thẳng qua độ dài trung gian.

- Y/c HS xem hình vẽ Sgk và nêu:"Có thể so sánh độ dài đoạn thẳng với gang tay". Đoạn thẳng trong hình vẽ dài 3 gang tay nên đoạn thẳng này dài hơn 1 gang tay.

- GV cho HS thực hành đo đoạn thẳng  GV vẽ trên bảng.

* Y/c HS xem HV tiếp theo.

- Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn?

- Vì sao em biêt đoạn thẳng nào dài hơn?

=> GV: Có thể so sánh độ dài 2 đoạn thẳng bằng cách so sánh số ô vuông đặt vào mỗi đoạn thẳng đó.

3. Thực hành:(15 - 17p)

Bµi 2: (vbt- 74)Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng(theo mẫu).
? Bài yêu cầu gì?

- GV HD mẫu: Đthẳng 1 = 1ô ta ghi số 1...
- Nhận xét

Bài 3: (vbt- 74)  

a) Tô màu đỏ vào cột cao nhất, màu xanh vào cột thấp nhất.

b. Ghi số thích hợp vào mỗi cột(theo mẫu)

- Nhận xét.

IV. Củng cố, dặn dò:(3- 5p)

? Chúng ta vừa học được những kiến thức mới nào?
- GV hệ thống bài.

- Nhận xét giờ học. Tuyên dương HS tham gia tích cực vào bài học.
- VN ôn lại bài. Dặn HS chuẩn bị bài "Thực hành đo độ dài".
	- 2 HS lên bảng, lớp vẽ bảng con đoạn thẳng HK.
                 H                 K

                                 

             P                      Q

             (                       (
- 1- 2 HS nhắc lại.

- HS nêu theo suy nghĩ.

- HS thực hành dùng que tính và cái thước dài ngắn khác nhau để đo.
- Thước trên dài hơn thước dưới, thước dưới ngắn hơn thước trên. Đoạn thẳng AB ngắn hơn đoạn thẳng CD, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB.

- HS thảo luận theo cặp rồi lần lượt đọc kết quả.

a. Đoạn thẳng AB dài hơn doạn thẳng CD và ngược lại.

b. Đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng PQ và ngược lại.

c. Đoạn thẳng UV ngắn hơn đoạn thẳng RS ...

d. Đoạn thẳng HK dài hơn đoạn thẳng LM ...

- HS qsát và lắng nghe.
- HS thực hành đo.

- Đoạn thẳng trên ngắn hơn, đoạn thẳng dài ngắn hơn.
- Có thể đặt 1 ô vuông vào đoạn thẳng ở trên, có thể đặt 3 ô vuông vào đoạn thẳng ở dưới ; nên đoạn thẳng ở dưới dài hơn đoạn thẳng ở trên. 
- HS nêu yc.
- Bài yc chúng ta ghi số thích hợp.

- HS làm bài, đọc kết quả nối tiếp.

+ Đoạn thẳng 1 = 1ô
+ Đoạn thẳng 2 = 3ô

+ Đoạn thẳng 3 = 4ô
+ Đoạn thẳng 4 = 2ô
+ Đoạn thẳng 5 = 4ô
+ Đoạn thẳng 6 = 7ô
+ Đoạn thẳng 7 = 5ô
- HS nêu yc.

- HS thảo luận theo cặp làm bài.





- Biết so sánh độ dài 2 đoạn thẳng. Biết dài hơn, ngắn hơn và so sánh đoạn thẳng gián tiếp qua trung gian.
- Lắng nghe


--------------------------------------------------------
Học vần

Bài 70: uôt - ươt

I. Mục tiêu:
       - Đäc và viết được: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván.                                                                       
       - Đọc được câu ứng dụng trắng muốt, tuốt lúa, ẩm ướt, vượt lên và  câu ứng dụng: Con Mèo mà trèo cây cau, Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà, Chú chuột đi chợ đằng xa, Mua mắm mua muối giỗ cha con Mèo.

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Chơi cầu trượt.
 II. Đồ dùng:
       - GV: Bộ biểu diễn Tiếng Việt 1, phấn màu...

       - HS: Bộ ĐD Tiếng Việt 1.

III. Các hoạt động dạy học: 




  
   


 

Tiết 1

	GV
	HS

	1.Kiểm tra bài cũ(3- 5p)

- Đọc:  con vịt            thời tiết

            đông nghịt      hiểu biết   
- ViÕt: con vịt, hiểu biết.
- Nhận xét 
	 - 2 học sinh đọc

- 1-2 HS đọc bài sgk.

- viết bảng con.

  con vịt   hiểu biết                    

	2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài - ghi bảng(1- 2p) 

b. Dạy vần: uụt 
	

	+ Nhận diện vần:
	

	- VÇn uôt gồm mấy âm ghép lại?
- So sánh uôt với iêt.


	- Gồm uô đứng trước, t đứng sau.

- Giống: kết thúc bằng t.
- Khác: uôt có uô đứng trước.
- Ghép vần, đánh vần

	+ Đánh vần:

* Vần: 
	- uô - t - uôt.

- Cá nhân, nhóm, lớp.

	* Tiếng khoá, từ ngữ khoá.

- Có vần uôt muốn có tiếng chuột phải làm gì?  
	- Thªm âm ch vào trước uôt. 

	- Cho HS phân tích tiếng “chuột”
	-  Có ch đứng trước vần uôt đứng sau, dấu nặng dưới ô.

- Đánh vần, đọc trơn.

- chờ - uôt - chuôt- nặng- chuột.

- Cá nhân, nhóm, lớp.

	- Muốn có từ  chuột nhắt ta làm thế nào?          
	- Thêm tiếng nhắt vào sau tiếng chuột. 

	- Ta có từ  mới gì

- GV giải thích từ: chuột nhắt. 
- GV chỉnh sửa nhịp đọc.
	- chuột nhắt -  HS đọc từ mới

- HS lắng nghe.
              uôt
          chuột

          chuột nhắt  
- HS đọc cá nhân, nhóm, lớp.

	- Cô vừa dạy vần gì? có trong tiếng gì? Từ gì?   
	- Vần uôt trong tiếng chuột, từ chuột nhắt .

	* ươt (quy trình dạy tương tự uôt)
	

	- So sánh ươt với uôt.
	- Giống: cùng kết thúc bằng t.

	
	- Khác: ươt bắt đầu bằng ươ.

	- Đánh vần- đọc 
	- ươ - t - ươt.

	
	- lờ - ươt- lươt- sắc- lướt.

	
	- lướt ván.

	- Nhận xét, chỉnh sửa nhịp đọc.
c. Đọc từ ứng dụng(6- 8p)
GV ghi:  trắng muốt      vượt lên
               tuốt lúa             ẩm ướt
- Tiếng nào có vần vừa học?

- GV gthích từ: 
+ trắng muốt: Rất trắng, trắng mịn, trông rất đẹp.
	- cá nhân, nhóm, lớp.

- HS đäc thầm từ ứng dụng. 
- Gạch chân tiếng có chứa vần mới.

- Phân tích tiếng, đánh vần, đọc trơn.

	+ tuốt lúa: Làm cho hạt lúa rời ra khỏi bông.
+ vượt lên: Đi nhanh, tiến lên phía trước VD: Từ học kém vượt lên học khá giỏi.  
+ ẩm ướt: Không khô ráo, chứa nhiều nước, hơi nước.
	- Cá nhân, nhóm, lớp.
- HS chú ý lắng nghe.

	- GV đọc mẫu.
	- 2- 3 HS đọc lại.

	d. Hướng dẫn viết bảng con:(5- 8p)
 - GVviÕt mẫu vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhận xét, chỉnh sửa.
	- HS theo dõi, viết bảng con.

  uôt    chuột nhắt 

   ươt    lướt ván 

	* Củng cố(1- 2p)
	

	- Chúng ta vừa học vần mới nào?
	- Vần uôt, ươt ...

- HS đọc lại toàn bài.

	TiÕt 2



	3. Luyện tập:
a. Luyện đọc(12- 15p)
	

	+ Đọc bài tiết 1.
- Cho HS đọc trên bảng lớp
	- HS đọc cá nhân, tập thể.

	+ Đọc câu ứng dụng:
	

	- Quan sát tranh ở SGK và cho biết tranh vẽ gì?
- Con có nhận xét gì về bức tranh? Hãy đọc câu ƯD dưới bức tranh.
- GV ghi bảng:
      Con Mèo mà trèo cây cau

Hỏi thăm chú Chuột đi đâu vắng nhà
     Chú Chuột đi chợ đường xa

Mua mắm, mua muối giỗ cha con Mèo. 
	- Hs trả lời.

- HS đọc thầm sgk.



	- Tìm  tiếng có chứa vần mới
	- Tiếng chuột.

- HS đọc cá nhân, tập thể

	- GV h​ưíng dẫn cách đọc câu, đọc mẫu.
	- HS luyện đọc câu ứng dụng

	b. Luyện viết(8- 10p)
	

	- GV giảng quy trình viết. 
- HD viết vở
	- HS theo dõi
- HS qsát.

- Nhắc tư thế ngồi viết.

- HS viết vở.
    uôt   chuột nhắt  
    ươt     lướt ván        

	- Quan sát, uốn nắn t​ư thế viết cho HS
	

	c. Luyện nói:(8- 10p) Chơi cầu trượt.
	- Đọc tên bài luyện nói

	- Tranh vẽ gỡ?

- Qua tranh con thấy nét mặt các bạn như thế nào?

- Khi chơi các bạn đã làm gì để không xô đẩy ngã vào nhau?

- Con có thích chơi cầu trượt không? Vì sao?

- Ở trường con có cầu trượt không? Các bạn thường chơi vào lúc nào?

- GV nhận xét, bổ sung.
	- QS tranh trao đổi cặp đôi 

- HS nói trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá bạn.

	IV. Củng cố- dặn dò:(3- 5p)
	

	- Chúng ta vừa học vần gì mới?

- Luyện nói về chủ đề gì?

- GV yc HS mở sgk.
	- Vần  uôt, ươt ...

- Chơi cầu trượt.
- HS đọc toàn bài trong sgk.

	- Tìm những tiếng có vần uôt, ươt?

- Nhận xét tiết học- TD HS học tốt.
	

	- Về nhà ôn lại bài và xem tr­​íc bài 75.
	


----------------------------------------------

Soạn ngày: 15 tháng 12 năm 2013

Giảng:Thứ  tư ngày 18 tháng 12 năm 2013

Toán

Thực hành đo độ dài 

I. Mục tiêu:

       - Biết đo độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chân.

       - Thực hành đo chiều dài bảng lớp học, bàn học, lớp học.
II. Đồ dùng. 

      - GV: Bảng phụ, phấn màu.
      - HS: vbt Toán 1.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

	 GV
	 HS

	1. Kiểm tra bµi cò:(3- 5p)
    ? Muốn so sánh độ dài 2 vật ta có thể đo bằng cách nào.

- GV nhận xét

2. Bài mới.(30- 32p)
a. Giới thiệu bài. Ghi bảng(1- 2p)
b. Hướng dẫn đo độ dài bằng "gang tay".
* Giới thiệu độ dài gang tay.

    - Gang tay là khoảng cách tính từ đầu ngón tay cái đến đầu ngón tay giữa.

    - Gv hướng dẫn và làm mẫu.

c. Hướng dẫn đo dộ dài bằng bước chân:

    - Độ dài bằng bước chân được tính bằng một bước đi bình thường,  mỗi lần nhấc chân lên được tính là một bước.

    - Gv làm mẫu.

    ? So sánh độ dài bước chân cô giáo và độ dài bước chân của các bạn thì bước chân của ai dài hơn.

· Bước chân của mỗi người có 1 độ dài khác nhau.
· Đây là các đơn vị đo chưa chuẩn, nghĩa là không thể đo chính xác độ dài của các vật.

3. Luyện tập:
Bài 1: Đo dộ dài bàn Hs bằng gang tay.

Hs nêu yêu cầu.

· Hướng dẫn Hs thực hành đo.

· Gv nhận xét.

Bài 2: Đo độ dài bảng lớp bằng thước gỗ. (Dành cho HS khá giỏi)
Hs nêu yêu cầu.

- Yêu cầu các nhóm Hs lên bảng đo.

- Gv hướng dẫn thêm.

- Nhận xét.

Bài 3: Đo độ dài phòng học bằng bước chân.

Hs nêu yêu cầu.

- Gv hướng dẫn Hs đo.

- Yêu cầu các nhóm thực hành.

- Gv nhận xét.

Bài 4: Đo độ dài bằng que tính.
- Cho Hs thực hành đo bằng que tính.

- Gv quan sát giúp đỗ các em.

- Nhận xét.

IV. Củng cố, dặn dò: (3- 5p)
- Nhắc lại nội dung bài học.

- Về nhà học và làm bài.

- Nhận xét giờ học.
	- Đo trực tiếp hoặc đo gián tiếp bằng một vật đo trung gian: gang tay, số ô vuông...

- HS nhận xét.

- Hs nhắc lại.

- HS nhắc tên bài.
- Giơ tay lên để xác định độ dài gang tay mình.

- Thực hành đo cạnh bàn của mình.

- Nêu kết quả đo.

- 2 Hs lên bục giảng đo bằng bước chân.

- Hs nhận xét.

- Cô giáo

- Lắng nghe

Đo đé dài bàn Hs bằng gang tay.

- Thực hành đo ngay bàn học của mình.

- Báo cáo kết quả đo được.

Đo độ dài bảng lớp bằng thước gỗ.

- Mỗi nhóm 2 Hs lên bẳng thực hành đo và báo cáo kết quả.

- Nhóm khác thực hành đo và nhận xét.

Đo độ dài phòng học bằng bước chân.

- Nhóm 3 Hs thực hành đo và ghi kết quả lại để báo cáo.

- Nhóm khác kiểm tra lại và nhận xét.

Hs nêu yêu cầu.

Đo độ dài bằng que tính.

- Thực hành đo theo cặp đôi.

- Báo cáo kết quả.

- HS lắng nghe.


--------------------------------------------------

Học vần

Bài 75: Ôn tập
I. Mục tiêu:
       - Đäc được các vần có kết thúc bằng t; các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 68 đến bài 75.
       - Viết được các vần, các từ ngữ ứng dụng từ bài 68 đến bài 75.

       - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Chuột nhà và Chuột đồng.

II. Đồ dùng:
       - GV: Bảng phụ, phấn màu...

       - HS: Sgk, bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:
Tiết 1
	GV
	HS

	1.Kiểm tra bài cũ(3- 5p)

- Đọc:  trắng muốt      vượt lên
            tuốt lúa            ẩm ướt
- ViÕt: tuốt lúa, ẩm ướt.
- Nhận xét 
	- 2 học sinh đọc

- 1-2 HS đọc bài sgk.

- viết bảng con.

   tuốt lúa   ẩm ướt           

	2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài - ghi bảng(1- 2p) 

- GV: Trong tuần chúng ta đã học những vần nào?

- GV ghi bảng: at   ăt    ât     ot     ôt     ut  ưt   ơt    it     uôt   ươt    et     êt    iêt.

- GV treo bảng phụ HS so sánh bổ sung. 

- GV: Các vần này có điểm gì chung?                                        
	- HS nêu.

- HS phát âm.
- HS bổ sung vần còn thiếu.

- Cùng kết thúc bằng t.

	b. Các vần vừa học
	

	- GV chỉ âm.
	- HS đọc các vần vừa học trong tuần.

- Đọc cá nhân, nhóm, lớp.

- HS chỉ chữ.

- HS chỉ chữ và đọc chữ.

	* Ghép âm thành vần.
            t                                          t
 a       at                    ư                  ưt                
 ă       ăt                    e                   et                      
 â       ât                    ê                   êt                      
 o       ot                    i                    it             
 ô       ôt                   iê                  iêt
 ơ       ơt                  uô                uôt
 u       ut                  ươ                ươt                           

- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.
	- HS đọc các vần ghép được từ âm ở cột dọc, với âm ở hàng ngang.
- Cá nhân, nhóm, lớp.

	c. Đọc từ ứng dụng(6- 8p)
	

	- GV ghi: chót vót      bát ngát  Việt Nam
- Tiếng nào có vần vừa học?
- GV gthích từ: 
+ chót vót: Rất cao, nơi cao nhất. VD: Ngọn núi cao chót vót.

+ bát ngát: Rất rộng.

+ Việt Nam: Việt Nam là tên đất nước ta.
	- HS đäc thầm từ ứng dụng. 
- Gạch chân tiếng có chứa vần ôn.

- Phân tích tiếng, đánh vần, đọc trơn.

- Cá nhân, nhóm, lớp.
- HS chú ý lắng nghe.

	- GV đọc mẫu.
	- 2- 3 HS đọc lại.

	d. Hướng dẫn viết bảng con:(5- 8p)
 - GVviÕt mẫu vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhận xét, chỉnh sửa.
	- HS theo dõi, viết bảng con.

   chút vút   bát ngát

	* Củng cố(1- 2p)
	

	- Chúng ta vừa ôn lại những vần nào?
	- Vần: at     ăt     ât       ot     ôt     ut  ưt   ơt    it      uôt   ươt    et     êt    iêt.

- HS đọc lại toàn bài.

	TiÕt 2



	3. Luyện tập:
a. Luyện đọc(12- 15p)
	

	+ Đọc bài tiết 1.
- Cho HS đọc trên bảng lớp
	- HS đọc cá nhân, tập thể.

	+ Đọc câu ứng dụng:
	

	- Quan sát tranh ở SGK và cho biết tranh vẽ gì?
	- Hs trả lời.

	- Con có nhận xét gì về bức tranh? Hãy đọc câu ƯD dưới bức tranh.
- GV ghi bảng:
           Một đàn cò trắng phau phau

        Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm.
	- HS đọc thầm sgk.



	- Tìm  tiếng có chứa vần ôn.
	- Tiếng mát.

- HS đọc cá nhân, tập thể

	- GV h​ưíng dẫn cách đọc câu, đọc mẫu
	- HS luyện đọc câu ứng dụng

	b. Luyện viết(6- 8p)
	

	- GV giảng quy trình viết 
- HD viết vở
	- HS theo dõi
- HS qsát.

- Nhắc tư thế ngồi viết.

- HS viết vở.
  chót vót   bát ngát       

	- Quan sát, uốn nắn t​ư thế viết cho HS
	

	c. Kể chuyện:(8- 12p) Chuột nhà và Chuột đồng.
	- Đọc tên truyện

	- GV kể lần 1
- GV kể lần 2. Kết hợp chỉ tranh minh hoạ.

- Gợi ý theo từng tranh.
+ Tranh 1: Một ngày nắng ráo Chuột nhà về quê thămChuột đồng ... Nghe bùi tai, Chuột đồng bỏ quê lên thành phố. 

+ Tranh 2: Tối đầu tiên kiếm ăn... bị Mèo đuổi... Ta tìm nối khác kiếm ăn.

+ Tranh 3: Lần này đến kho thực phẩm, chúng bị Chó đuổi...về hang bụng đói meo.

+ Tranh 4: Sáng hôm sau, Chuột đồng thu xếp hành lí, chia tay Chuột nhà về quê...Lúc nào cũng phải lo lắng, đề phòng sợ lắm.

- GV nhận xét, bổ sung.
- Hãy nêu ý nghĩa câu chuyện?

	- HS nghe.

- HS nghe và qsát tranh.
- QS tranh trao đổi trong nhóm. 
- HS kể trong nhóm. 

- Cử đại diện kể trước lớp.

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

=> Biết yêu quý những gì do chính tay mình làm ra.

	IV. Củng cố- dặn dò:(3- 5p)
	

	- Chúng ta vừa ôn những vần gì?

- Kể câu chuyện gì?

- GV yc HS mở sgk.
	- Vần: at     ăt     ât       ot     ôt     ut  ưt   ơt    it      uôt   ươt    et     êt    iêt.
- Chuột nhà và Chuột đồng.
- HS đọc toàn bài trong sgk.

	- Tìm những tiếng có vần: at     ăt     ât       ot     ôt     ut   ưt   ơt    it      uôt   ươt    et     êt    iêt. 
- Nhận xét tiết học- TD HS học tốt.
	

	- Về nhà ôn lại bài và xem tr­​íc bài  76.
	


----------------------------------------------------

Soạn ngày: 16 tháng 12 năm 2013

Giảng:Thứ  năm ngày 19 tháng 12 năm 2013

Toán

Một chục. Tia số

I. Mục tiêu:
- Nhận biết ban đầu về một chục.

- Biết quan hệ của một chục và đơn vị: 1 chục = 10 đơn vị.
- Biết đọc và viết số trên tia số.

II. Đồ dùng:
 - GV: Tranh SGK phóng to.

- HS: VBT, nháp

III. Lên lớp
	GV
	 HS

	1. Kiểm tra bài cũ: (2 - 3p)

- Ktra sự chuẩn bị bài của HS.
- Nhận xét, đánh giá.
2. Dạy- học bài mới.
a. Giới thiệu bài- ghi bảng(1- 2p)
b. Giới thiệu " một chục".

 - Cho Hs quan sát tranh.

 ? Trên cây có mấy quả.

· Mười quả hay còn gọi là một chục quả.

? Vậy trên cây có bao nhiêu quả.

- Gv viết dưới tranh:

+ Có mười quả.

+ Có 1 chục quả.

- Hãy lấy cho cô 10 que tính.

 ? Mười que tính hay còn gọi là mấy que tính.

- Gv ghi bảng: + Có 10 que tính.

                  + Có 1 chục que tính.

? Mười đơn vị hay còn gọi là mấy chục.

- Gv ghi:  10 ®vị = 1 chôc.

 ? Một chục bằng mấy đơn vị.

b. Giới thiệu tia số.
· Vẽ và giới thiệu:
 |    |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    

 0   1    2    3    4    5   6    7    8   9  10

" Đây là tia số".
     - Điểm gốc là 0, các điểm cách đều nhau được ghi số theo thứ tự tăng dần.

     ? Quan sát tia số và so sánh các số trên tia số.

3. Luyện tập:

Bài 1: Vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn.

- Yêu cầu Hs đếm số chấm tròn trong «.

 ? Có bao nhiêu chấm tròn? Còn thiếu bao nhiêu chấm tròn thì đủ một chục.

- Gv kiểm tra, nhận xét.

Bài 2: Vẽ khoanh tròn vào một chục con vật.

- Yêu cầu Hs đếm số con vật trước khi khoanh.

- Gv nhận xét.

Bài 3: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số.

    |    |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    

   0                                                     10

- Phải viét số theo thứ tự như thế nào?

- Gv nhận xét 

IV. Củng cố, dặn dò (3- 5p)
- Nhắc lại nội dung bài.

- Về nhà học và làm bài tập.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau. "Mười một, mười hai"


	- HS lấy đồ dùng, sách vở để kiểm tra.
- Hs quan sát.

- Có mười quả.

- Một chục quả.

- Hs nối tiếp nhau đọc lại.

- Hs lấy que tính.

- Mười que tính hay còn gọi là một chục que tính.

- Nhiều Hs nhắc lại.

- Mười đơn vị hay còn gọi là một chục.

- Một chục bằng 10 đơn vị.

- Hs nối tiếp nhau đọc.

- Hs chú ý quan sát.

- Số bên trái bé hơn số bên phải, số bên phải lớn hơn số bên trái.

- Vẽ thêm cho đủ một chục chấm tròn.

- 1 H Snªu y/c.
- Hs đếm và vẽ thêm.

- Đổi chéo vở kiểm tra.

- Hình 1 thiếu 1 chấm tròn

- Hình 2 thiếu 2 chấm tròn

- Hình 3 thiếu 3 chấm tròn

- Hình 4 thiếu 4 chấm tròn

- Hình 5 thiếu 5 chấm tròn

- Hs nêu yêu cầu.

Vẽ khoanh tròn vào một chục con vật.

- Hs đếm và tự khoanh tròn vào 1 chục con vật.

- Đổi chéo vở kiểm tra.

- HS nêu yêu cầu.
- Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số.

- Điền số thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu.

 Hs làm bài.

- 1 HS lên bảng điền

- HS khác đọc bài  làm, nhận xét
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- HS nhắc lại

- Lắng nghe


----------------------------------------------
Học vần
Bài 76: oc - ac
I. Mục tiêu:
       - Đäc và viết được: oc, ac, con sóc, bác sĩ.                                                                       
       - Đọc được câu ứng dụng: hạt thóc, con cóc, bản nhạc, con vạc và  câu ứng dụng: Da cóc mà bọc bột lọc, Bột lọc mà bọc hòn than.

       - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Vừa vui, vừa học.                                                                  
 II. Đồ dùng:
       - GV: Bộ biểu diễn Tiếng Việt 1, phấn màu...

       - HS: Bộ ĐD Tiếng Việt 1.

III. Các hoạt động dạy học: 




  
   


 

Tiết 1

	GV
	HS

	1.Kiểm tra bài cũ(3- 5p)

- Đọc:  chút vót      bát ngát  Việt Nam     
- Viết: chút vút, bát ngát.
- Nhận xét 
	 - 2 học sinh đọc

- 1-2 HS đọc bài sgk.

- viết bảng con.

  chút vút  bát ngát                   

	2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài - ghi bảng(1- 2p) 

b. Dạy vần: oc 
	

	+ Nhận diện vần:
	

	- VÇn oc gồm mấy âm ghép lại?
- So sánh oc với ot.


	- Gồm o đứng trước, c đứng sau.

- Giống: cùng bắt đầu bằng o.
- Khác: oc có c đứng sau.
- Ghép vần, đánh vần

	+ Đánh vần:

* Vần: 
	- o - c - oc.

- Cá nhân, nhóm, lớp.

	* Tiếng khoá, từ ngữ khoá.

- Có vần oc muốn có tiếng súc phải làm gì?  
	- Thêm âm s vào trước oc và dấu sắc trên o. 

	- Cho HS phân tích tiếng “súc”
	-  Có s đứng trước vần oc đứng sau, dấu sắc trên o.

- Đánh vần, đọc trơn.

- sờ - oc - coc- sắc- cóc.

- Cá nhân, nhóm, lớp.

	- Muốn có từ  con súc ta làm thế nào ?          
	- Thêm tiếng con vào trước tiếng sóc. 

	- Ta có từ  mới gì

- GV giải thích từ: con sóc. 
- GV chỉnh sửa nhịp đọc.
	-  con súc-  HS đọc từ mới

- HS lắng nghe.
             oc
            sóc 
     con sóc  
- HS đọc cá nhân, nhóm, lớp.

	- Cô vừa dạy vần gì? có trong tiếng gì? Từ gì?   
	- Vần oc trong tiếng súc , từ con súc.

	* ac (quy trình dạy tương tự oc)
	

	- So sánh ac với oc.
	- Giống: cùng kết thúc bằng c.

	
	- Khác: ac bắt đầu bằng a.

	- Đánh vần- đọc 
	- a - c - ac.

	
	- bờ - ac- bac- sắc- bác.

	
	- bác sĩ.

	- Nhận xét, chỉnh sửa nhịp đọc.
c. Đọc từ ứng dụng(6- 8p)
GV ghi:    hạt thóc         bản nhạc  

                 con cóc         con vạc
- Tiếng nào có vần vừa học?

- GV gthích từ: 
+ hạt thóc:Hạt thóc để xát thành gạo.
	- cá nhân, nhóm, lớp.

- HS đäc thầm từ ứng dụng. 
- Gạch chân tiếng có chứa vần mới.

- Phân tích tiếng, đánh vần, đọc trơn.

	+ con cóc: Con cóc là loài vật nhỏ bé, da xù xì, khi trời mưa nó nghiến răng(Con cóc là cậu ông trời...).
+ bản nhạc: (GV có thể bật băng cho HS nghe) Đấy chính là bản nhạc.  
+ con vạc: Con vạc gần giống như con cò (nó thường đi ăn đêm).
	- Cá nhân, nhóm, lớp.
- HS chú ý lắng nghe.

	- GV đọc mẫu.
	- 2- 3 HS đọc lại.

	d. Hướng dẫn viết bảng con:(5- 8p)
 - GVviÕt mẫu vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhận xét, chỉnh sửa.
	- HS theo dõi, viết bảng con.

oc con sóc  ac bác sĩ   

	* Củng cố(1- 2p)
	

	- Chúng ta vừa học vần mới nào?
	- Vần oc, ac ...

- HS đọc lại toàn bài.

	TiÕt 2



	3. Luyện tập:
a. Luyện đọc(12- 15p)
	

	+ Đọc bài tiết 1.
- Cho HS đọc trên bảng lớp
	- HS đọc cá nhân, tập thể.

	+ Đọc câu ứng dụng:
- Quan sát tranh ở SGK và cho biết tranh vẽ gì?
- Con có nhận xét gì về bức tranh? Hãy đọc câu ƯD dưới bức tranh.
- GV ghi bảng: 
	- Hs trả lời.

- HS đọc thầm sgk.

	          Da cóc mà bọc bột lọc       

          Bột lọc mà bọc hòn than.   
	

	- Tìm  tiếng có chứa vần mới
	- Tiếng lọc.

- HS đọc cá nhân, tập thể

	- GV h​ưíng dẫn cách đọc câu, đọc mẫu.
	- HS luyện đọc câu ứng dụng

	b. Luyện viết(8- 10p)
	

	- GV giảng quy trình viết. 
- HD viết vở
	- HS theo dõi
- HS qsát.

- Nhắc tư thế ngồi viết.

- HS viết vở.
oc con sóc  ac bác sĩ      

	- Quan sát, uốn nắn t​ư thế viết cho HS
	

	c. Luyện nói:(8- 10p)  Vừa vui, vừa học. 
	- Đọc tên bài luyện nói

	- Tranh vẽ gỡ?

- Bạn nữ áo đỏ đang làm gì?

- Ba bạn còn lại đang làm gì?

- Con có thích vừa vui vừa học không? Tại sao?
- Kể tên các trò chơi con đã được học trên lớp?

- Con được học những bức tranh nào cô giáo đưa ra trong giờ học?

- GV nhận xét, bổ sung.
	- QS tranh trao đổi cặp đôi 

- HS nói trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá bạn.

	IV. Củng cố- dặn dò:(3- 5p)
	

	- Chúng ta vừa học vần gì mới?

- Luyện nói về chủ đề gì?

- GV yc HS mở sgk.
	- Vần  oc, ac ...

- Vừa vui, vừa học.
- HS đọc toàn bài trong sgk.

	- Tìm những tiếng có vần oc, ac?

- Nhận xét tiết học- TD HS học tốt.
	

	- Về nhà ôn lại bài và xem tr­​íc bài 77.        
	


-------------------------------------------------------
Soạn ngày: 17 tháng 12 năm 2013

Giảng:Thứ  sáu ngày 20 tháng 12 năm 2013

Ôn tập, Kiểm tra cuối kì 1.

I. Mục tiêu:

- Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 1 đến bài 76.

- Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 1 đến bài 76.

- Nói được từ 2- 4 câu theo chủ đề  đã học.

II. Đồ dùng:

- GV: Sgk, phấn màu.

- HS: Bảng con, vở ô li, bút...

III. Các hoạt động dạy- học:

Tiết 1+2
	GV
	HS

	1. Kiểm tra bài cũ: (3- 5p)
	

	- Gọi HS đọc bài cũ.
	- 2- 3 HS đọc từ ứng dụng trên bảng lớp.

	
	- HS đọc câu ứng dụng Sgk.

	- GV đọc cho HS viết.
	- Viết : hạt thóc, bản nhạc.

	- Nhận xét
	 hạt thóc    bản nhạc 

	2. Bài mới:
	

	a. Giới thiệu bài- ghi bảng(1- 2p)
	- Nhác tên bài.

	b. Ôn tập: (30- 32p)
	

	* HD đọc:
	

	- GVHD cho HS mở Sgk để ôn lại các bài từ 1 đến 76.
	- HS mở sgk để đọc lại từ bài 1 đến bài 76. 

	- GV nêu 1 số câu hỏi để củng cố khắc sâu các vần.
	- HS đọc và phân tích.

	? Vần ua, ia, uôt, ươm, iên,ot, ... gồm những âm nào ghép lại.
	- HS nêu.

	* Củng cố cho HS một số âm, vần dễ lẫn.
	

	+ Âm: ng/ ngh; g/ gh; l/n; r/ d/ gi; tr/ ch; s/ x; ...
+ Vần: an/ ang, ưu/ iu, ă/ ăng, inh/ ênh, ăn/ anh, ươt/ ơt/ ươc, at/ ac, ...
	

	c. Hướng dẫn viêt:
	

	- GV viết mẫu vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	- HS qsát và lắng nghe.

	- GV đọc cho HS viết.
	ng r l ngh s tr v k đ

	
	iên uông it um ăng oc

	
	 dòng kênh   máy xúc   

thong thả cơn sốt ẩm ...

	- Nhận xét, chỉnh sửa cho HS.
	Những bông cải nở ...

	d. Luyện nói:
- GV cho HS nói 2 - 4 câu mà em thích theo chủ đề đã học.

- Nhận xét
	- HS mỗi em nói 2- 4 câu về chủ đề đã học mà em thích.

- HS nói theo cặp.

- Đại diện 3- 4 cặp nói trước lớp.

	* Củng cố(1- 2p)
	

	- Chúng ta vừa ôn lại những KT gì?
	- Ôn các âm, vần, từ ngữ, câu ƯD từ bài 1 đến bài 76.
- Luyện nói về các chủ đề đã học.

	
	- Cho HS đọc lại bài.

	

	


------------------------------------------------
Sinh hoạt tuần 18
I. Nhận xét tuần qua:
  - Duy trì nền nếp lớp tốt, chưa tham gia các hoạt động ngoài giờ đầy đủ

  - Tham gia chơi an toàn.

  - Có nhiều bạn học tập chăm chỉ, có nhiều tiến bộ. 

  Tuyên dương một số em: ………………………….... học tốt.

* Tồn tại:

  - Còn hiện tượng mất trật tự chưa chú ý nghe giảng; …………………………………..

  - Còn có bạn chưa học bài ở nhà, và chưa chuẩn bị bài chu đáo trước khi đến lớp nên kết quả học tập chưa cao…………………………….

II. Phương hướng tuần tới: 
  -   Duy trì mọi nền nếp lớp cho tốt.

  -   Khắc phục các hạn chế đã nêu trên.

· Các tổ tiếp tục thi đua học tập, giữ vững nền nếp lớp.

· Duy trì g÷i vở sạch chữ đẹp. Chuẩn bị tham gia kì thi cuối kì 1 vào 23-24/ 12 -2013
· Học tập dành hoa điểm  điểm tốt tặng các chú bộ đội. Tập kế chuyện để 21-12-2013 Hội thi phấn đấu dành giải nhì.
· ……..

III. Văn nghệ:
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